UBND  tỉnh Hà tây                       Cộng hoà xã Hội chủ nghĩa Việt Nam
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Các chỉ tiêu báo cáo tài chính

Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức 
trích lập các quỹ

I. Về tài chính và tình hình tài chính năm 2007 đã kiểm toán
Bảng cân đối kế toán năm 2007
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Tỷ lệ cuối 

năm/đầu năm

1 2 3 4=3-2 5=3/2 (%)

Tài sản

A Tài sản lưu động & đầu tư ngắn hạn 68.819.162 117.555.47048.736.308 170,82%

I. Tiền 5.372.741 16.859.61911.486.878 313,80%

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 43.600.000 35.505.686-8.094.314 81,44%

III. Các khoản phải thu 13.378.619 57.436.37144.057.752 429,31%

IV. Hàng tồn kho 5.958.830 7.053.435 1.094.605 118,37%

V.Tài sản ngắn hạn khác 508.972 700.359 191.387 137,60%

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 24.482.072 32.688.958 8.206.886 133,52%

I. Tài sản cố định 21.052.527 29.346.458 8.293.931 139,40%

 1. Tài sản cố định hữu hình 9.843.001 8.300.910-1.542.091 84,33%

     Nguyên giá 43.116.919 44.790.782 1.673.863 103,88%

     Giá trị hao mòn luỹ kế -33.273.918 -36.489.872-3.215.954 109,67%

 2. Tài sản vô hình 0 0 0 #DIV/0!

     Nguyên giá 1.817.600 1.817.600 0 100,00%

     Giá trị hao mòn luỹ kế -1.817.600 -1.817.600 0 100,00%

3. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 11.209.526 21.045.548 9.836.022 187,75%

II. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 3.342.500 3.342.500 0 100,00%

III. Tài sản dài hạn khác 87.045 0 -87.045 0,00%

Tổng cộng tài sản

93.301.234 150.244.42856.943.194 161,03%

Nguồn vốn

A. Nợ phải trả 28.393.658 40.392.93611.999.278 142,26%

I. Nợ ngắn hạn 28.289.864 40.220.55811.930.694 142,17%

II. Nợ dài hạn 103.794 172.378 68.584 166,08%

III. Nợ khác 0 0 0 #DIV/0!

B. Nguồn vốn chủ sở hữu 64.907.577 109.851.49444.943.917 169,24%

I. Nguồn vốn quỹ 64.365.301 108.841.61744.476.316 169,10%

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 542.276 1.009.877 467.601 186,23%

Tổng cộng nguồn vốn

93.301.235 150.244.43056.943.195 161,03%


Nhân tố ảnh hưởng lớn nhất đến các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính năm 2007 là việc khởi công một số hạng mục của dự án đầu tư xây dựng nhà máy xi măng Nam sơn công suất 1.000 tấn clinker/ngày tại xã Nam Phương Tiến huyện Chương mỹ tỉnh Hà tây. Đặc biệt tháng 12 năm 2007 Công ty đã ký kết hợp đồng EPC xây dựng dây chuyền chính của dự án này với tổng giá trị gần 15 triệu USD (tương đương 240 tỷ đồng) đồng thời với việc biến động rất lớn của giá cả các nguyên nhiên vật liệu trong nước, xăng dầu, nhân công… với xu hướng tăng mạnh ngay tại thời điểm gần kết thúc năm tài chính.
Qua những số liệu trên đây cho thấy rằng tổng tài sản của công ty trong năm sản xuất kinh doanh 2007 đã tăng lên 61,03% từ gần 93 tỷ đồng đầu năm tăng lên 150,244 tỷ đồng cuối năm 2007. Tài sản lưu động và đầu tư ngăn hạn tăng 70,82%, tài sản cố định và đầu tư dài hạn tăng 33,52%. Trong các loại tài sản ngắn hạn chúng tôi lưu ý là tiền mặt tăng 11,486 tỷ đồng (213%) là do cuối năm 2007 lượng khách hàng nộp tiền trước mua hàng một cách đột biến. Trong những ngày cuối năm lượng tiền về nhiều và công ty chưa chuyển sang đầu tư tài chính (cho ngân hàng vay) kịp thời. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn giảm 8,094 tỷ đồng là do trong kỳ công ty phải trả khách hàng là nhà thầu trúng thầu gói thầu EPC của dự án xi măng Nam sơn 43 tỷ đồng do vậy công ty đã rút về 43 tỷ đồng từ các khoản đầu tư tài chính cùng với việc huy động các vốn nhàn rỗi trong kỳ đầu tư tài chính do vậy giá trị tuyệt đối của đầu tư tài chính ngắn hạn giảm trên 8 tỷ đồng. Vì lý do trả nhà thầu 43 tỷ đồng cho nên khoản mục trả trước cho người bán tăng từ 6,350 tỷ đồng đầu năm lên 48,755 tỷ đồng dẫn đến việc tăng các khoản phải thu từ 13,738 tỷ đồng đầu năm lên 57,436 tỷ đồng cuối năm số tuyệt đối tăng thêm là 44,057 tỷ đồng (329,31%). Hàng tồn kho và tài sản ngắn hạn khác biến động không đáng kể. Trong mục tài sản cố định và đầu tư dài hạn đáng chú ý là chi phí xây dựng cơ bản dở dang tăng 9,836 tỷ đồng (87,75%) đây là giá trị quyết toán của hạng mục san nền và tường rào và một vài chi phí khác cho dự án đầu tư xây dựng nhà máy xi măng Nam sơn công suất 1.000 tấn clinker/ngày
Về nguồn vốn khoản nợ phải trả tăng 11,999 tỷ đồng (42,17%) trong đó chủ yếu là nợ ngắn hạn.  Người mua trả tiền trước tăng 15 tỷ đồng (từ 930 triệu đồng đầu năm lên 15,586 tỷ đồng cuối năm), vay và nợ ngắn hạn tăng 2 tỷ đồng, phải trả cho người bán tăng 4 tỷ đồng, thuế và các khoản phải nộp nhà nước tăng 2 tỷ đồng tuy nhiên các khoản phải trả phải nộp khác giảm 11 tỷ đồng và phải trả người lao động giảm gần 1,8 tỷ đồng.

Nguồn vốn chủ sở hữu trong năm tăng 44,943 tỷ đồng (69,24%) trong đó vốn điều lệ tăng 16 tỷ đồng, thặng dư vốn tăng 4,8 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển tăng 14,282 tỷ đồng, lợi nhuận chưa phân phối tăng 10 tỷ đồng và nguồn kinh phí và quỹ khác tăng 467 triệu đồng. Từ những kết quả trên chúng ta thấy tình hình tài chính của công ty là rất tốt 
II. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2007

[image: image2.emf]Chỉ tiêu số tiền (1.000 ®)

1. Doanh thu bán hàng 185.063.279

2. Doanh thu thuần 185.061.419

3. Giá vốn hàng bán 146.910.230

4. Lợi nhuận gộp 38.151.189

5. Doanh thu hoạt động tài chính 4.965.244

6. Chi phí hoạt động tài chính 240.926

7. Chi phí bán hàng 4.629.377

8. Chi phí quản lý doanh nghiệp 4.505.400

9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 33.740.727

10. Thu nhập khác 176.083

11. Chi phí khác 183.804

12. Lợi nhuận khác -7.720

13. Tổng lợi nhuận trước thuế 33.733.007

14. Thuế Thu nhập doanh nghiệp 4.722.621

15. Lợi nhuận sau thuế 29.010.386

16. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 10.705



Qua số liệu trên ta thấy tổng số lợi nhuận sau thuế công ty thu được trong năm tài chính 2007 là 29 tỷ 10 triệu 386 ngàn đồng là mức lợi nhuận cao nhất mà công ty đạt được trong những năm qua. Lãi cơ bản trên 1 cổ phiếu mệnh giá 10.000 đồng là 10 nghìn 705 đồng là một kết quả rất ấn tượng minh chứng cho hiệu quả đầu tư và sản xuất kinh doanh của công ty
III. Báo cáo phân phối lợi nhuận, chia các quỹ và chi trả cổ tức
Trên cơ sở Luật doanh nghiệp 2005 và điều lệ Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn Hội đồng quản trị công ty đề xuất trả cổ tức năm 2007 bằng tiền mặt là 48% chúng tôi phân phối lợi nhuận như sau:
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1. Tổng lợi nhận sau thuế 29.010.386

2. Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ 5% 1.450.519

3. Trích quỹ khen thưởng 7,5% 2.175.779

4. Trích quỹ phúc lợi 7,5% 2.175.779

5. Chi trả cổ tức với mức 48% năm 13.184.960

6. Quỹ thưởng cho ban điều hành công ty 1% LNST 290.104

7. Lợi nhuận để lại quỹ đầu tư phát triển 9.733.245



Trên đây Hội đồng quản trị công bố các kết quả tài chính và sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong năm 2007 đã kiểm toán. Đề nghị các quý vị đại biểu nghiên cứu xem xét có gì chưa rõ Hội đồng quản trị sẽ giải đáp. Xin chân thành cảm ơn các quý vị và chúc đại hội thành công tốt đẹp
ngày 25 tháng 3 năm 2008







     Chủ tịch HĐQT
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		Chỉ tiêu		Số tiền (1.000 ®)

		1. Tổng lợi nhận sau thuế		29,010,386

		2. Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ 5%		1,450,519

		3. Trích quỹ khen thưởng 7,5%		2,175,779

		4. Trích quỹ phúc lợi 7,5%		2,175,779

		5. Chi trả cổ tức với mức 48% năm		13,184,960

		6. Quỹ thưởng cho ban điều hành công ty 1% LNST		290,104

		7. Lợi nhuận để lại quỹ đầu tư phát triển		9,733,245
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		Chỉ tiêu		Số đầu năm		Số cuối năm		Chênh lệch		Tỷ lệ cuối năm/đầu năm

		1		2		3		4=3-2		5=3/2 (%)

		Tài sản

		A Tài sản lưu động & đầu tư ngắn hạn		68,819,162		117,555,470		48,736,308		170.82%

		I. Tiền		5,372,741		16,859,619		11,486,878		313.80%

		II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		43,600,000		35,505,686		-8,094,314		81.44%

		III. Các khoản phải thu		13,378,619		57,436,371		44,057,752		429.31%

		IV. Hàng tồn kho		5,958,830		7,053,435		1,094,605		118.37%

		V.Tài sản ngắn hạn khác		508,972		700,359		191,387		137.60%

		B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn		24,482,072		32,688,958		8,206,886		133.52%

		I. Tài sản cố định		21,052,527		29,346,458		8,293,931		139.40%

		1. Tài sản cố định hữu hình		9,843,001		8,300,910		-1,542,091		84.33%

		Nguyên giá		43,116,919		44,790,782		1,673,863		103.88%

		Giá trị hao mòn luỹ kế		-33,273,918		-36,489,872		-3,215,954		109.67%

		2. Tài sản vô hình		0		0		0		0.00%

		Nguyên giá		1,817,600		1,817,600		0		100.00%

		Giá trị hao mòn luỹ kế		-1,817,600		-1,817,600		0		100.00%

		3. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		11,209,526		21,045,548		9,836,022		187.75%

		II. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn		3,342,500		3,342,500		0		100.00%

		III. Tài sản dài hạn khác		87,045		0		-87,045		0.00%

		Tổng cộng tài sản		93,301,234		150,244,428		56,943,194		161.03%

		Nguồn vốn

		A. Nợ phải trả		28,393,658		40,392,936		11,999,278		142.26%

		I. Nợ ngắn hạn		28,289,864		40,220,558		11,930,694		142.17%

		II. Nợ dài hạn		103,794		172,378		68,584		166.08%

		III. Nợ khác		0		0		0		0.00%

		B. Nguồn vốn chủ sở hữu		64,907,577		109,851,494		44,943,917		169.24%

		I. Nguồn vốn quỹ		64,365,301		108,841,617		44,476,316		169.10%

		II. Nguồn kinh phí và quỹ khác		542,276		1,009,877		467,601		186.23%

		Tổng cộng nguồn vốn		93,301,235		150,244,430		56,943,195		161.03%
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		Chỉ tiêu		số tiền (1.000 ®)

		1. Doanh thu bán hàng		185,063,279

		2. Doanh thu thuần		185,061,419

		3. Giá vốn hàng bán		146,910,230

		4. Lợi nhuận gộp		38,151,189

		5. Doanh thu hoạt động tài chính		4,965,244

		6. Chi phí hoạt động tài chính		240,926

		7. Chi phí bán hàng		4,629,377

		8. Chi phí quản lý doanh nghiệp		4,505,400

		9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		33,740,727

		10. Thu nhập khác		176,083

		11. Chi phí khác		183,804

		12. Lợi nhuận khác		-7,720

		13. Tổng lợi nhuận trước thuế		33,733,007

		14. Thuế Thu nhập doanh nghiệp		4,722,621

		15. Lợi nhuận sau thuế		29,010,386

		16. Lãi cơ bản trên cổ phiếu		10,705






